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Bắc kỳ:   8.850.000 người 

Trung Kỳ:   6.010.000 người 

Nam Kỳ:   4.650.000 người 

Campuchia:  3.040.000 người 

Lào:   950.000 người” 

Như thế đã rõ, cùng với quá trình xâm 

chiếm nước ta và toàn Đông Dương thực 

dân Pháp cũng đồng thời tiến hành các 

cuộc điều tra dân số vào những thời điểm 

thích hợp; cụ thể là vào năm 1920 thực dân 

Pháp tiến hành điều tra dân số ở Nam Kỳ 

và năm 1931 mới thực hiện được cuộc điều 

tra dân số tại Bắc Kỳ; và cuối cùng là trên 

toàn cõi Đông Dương vào năm 1938. 

Cho dù số liệu là ít ỏi nhưng chúng ta 

dễ dàng nhận ngay ra những ý nghĩa rất 

lớn; trong hơn sáu mươi năm kể từ năm 

1938 đến nay dân số cả nước ta đã tăng 

hơn 4 lần. Và sự gia tăng dân số đã trở 

thành vấn đề rất quan trọng được toàn thể 

xã hội hết sức quan tâm. 

Vì bộ sử liệu “Việt Nam những sự 

kiện lịch sử” chỉ đưa ra những sự kiện có 

tính lịch sử chứ không phải là một tư liệu 

thống kê nên tất cả các vấn đề về nghiệp 

vụ như  phương pháp điều tra, thời điểm,... 

không được đề cập đến; chúng tôi hy vọng 

sự giới thiệu lần này sẽ là gợi ý cho các 

cán bộ nghiệp vụ quan tâm có thể truy tìm 

về các tư liệu gốc để từ đó có thể có điều 

kiện sử dụng các số liệu trên rộng rãi hơn 

và có hiệu quả hơn 

Ai là người sử dụng chỉ số giá tiêu dùng?
(*)

 

                                    Eduardo Ley 

Cơ quan thống kê và điều tra Hồng 

Kông thường kỳ báo cáo chỉ số giá tiêu 

dùng chung (CPI) và chỉ số  giá tiêu dùng 

theo 3 nhóm thu nhập (CPI-A, CPI-B, 

CPI-C). CPI-A  tính toán trên các cơ cấu 

chi tiêu của 50% dân số có thu nhập thấp 

nhất (nhóm A), CPI-B trên cơ sở 30% 

dân số có mức thu nhập cao hơn nhóm 

thu nhập thấp nhất (nhóm B) và CPI-C  

dựa trên cơ cấu chi tiêu  của 10% dân số 

có mức thu nhập cao hơn nhóm B. Cơ 

cấu CPI có tính đến cơ cấu chi tiêu của 

các nhóm hộ gia đình và bao quát tới  

90% dân số. Năm 2000, mặc  dù  lạm  

phát (giảm phát)  tính theo  chỉ  số giá 

chung  là - 3,7%. Tỉ lệ lạm phát của ba 

nhóm thu nhập tương ứng là -2,8%,-3,8% 

và -4,5%. Do vậy, những khác biệt về các 

tỷ lệ lạm phát theo các nhóm thu nhập có 

thể khá lớn. Tuy nhiên, ở hầu hết các 

nước, chỉ công bố chỉ số giá tiêu dùng 

chung. Chỉ số giá tiêu dùng đại diện như 

thế nào cho tỷ lệ lạm phát chính thức của 

nền kinh tế?  

Có một giả định  cho rằng chỉ số giá 

tiêu dùng biểu thị phần nào cho mức tiêu 

dùng bình quân của xã hội. Vì chỉ số giá 

tiêu dùng đựơc tính trên cơ sở cơ cấu chi 

tiêu tổng hợp (hoặc bình quân), do vậy, 

cơ sở để  giả định phải phù hợp với mức 

tiêu dùng bình quân đại diện nào đó. 

Nhưng khi nghiên cứu để biết được mức 

tiêu dùng đại diện này có nằm trong phân 

phối luỹ kế  của những người tiêu dùng 

riêng, được sắp xếp theo tổng chi tiêu 
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của các hộ gia đình, ta nhận thấy rằng 

có đến gần 70% rơi vào phân phối này. 

Nếu 70%  hộ gia đình chi tiêu thấp hơn 

mức chi tiêu bình quân đại diện này, thì 

xét cho cùng, mức tiêu dùng theo chỉ số 

giá tiêu dùng có khả năng không đại 

diện được. 

Bằng chứng có tính chất giai thoại 

gợi ý rằng người dân thường không nhận 

thức được chỉ số giá tiêu dùng chính thức 

là đặc trưng cho lạm phát họ đã trải qua. 

Eduardo Engel, Giáo sư trường đại học 

tổng hợp Yale cho biết rằng một tờ báo 

được nhiều người ưa thích ở Chile, đã 

thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn 

với hai mươi tư nhân vật nổi tiếng, những 

người này đều được hỏi cùng bộ câu hỏi, 

một trong số câu hỏi đó là: "Bạn có tin 

vào chỉ số giá tiêu dùng chính thức 

không?". Đây là một câu hỏi duy nhất mà 

tất cả những người được hỏi đều trả lời là  

"không". Vì vậy, các cơ quan thống kê 

của chính phủ có nhiệm vụ nặng nề: Làm 

thế nào để tổng hợp tốt nhất sự biến 

động về giá của hàng ngàn sản phẩm 

thông qua một chỉ số đơn lẻ.  

Trong thực tế việc tổng hợp này 

được thực hiện như thế nào? Chỉ số giá 

tiêu dùng là một chỉ số giá bình quân gia 

quyền thay đổi về giá của các loại hàng 

hoá và dịch vụ được chọn (Việc lựa chọn 

các loại hàng hoá và dịch vụ này, dựa 

trên kết quả  điều tra hộ gia đình, có thể 

không khách quan từ quan điểm phân 

phối, nhưng ta bỏ qua vấn đề này ở đây). 

Các giá của một loại hàng hoá được chọn 

mẫu tại những địa điểm khác nhau và 

tổng hợp   thành chỉ số giá tiêu dùng bình 

quân gia quyền cho mỗi loại hàng hoá 

(chỉ số cá thể). Các chỉ số cá thể sau đó 

lại được tổng hợp thành chỉ số giá tiêu 

dùng. ở mỗi giai đoạn tổng hợp, các 

quyền số là tỷ trọng chi tiêu cho mỗi loại 

hàng trong năm gốc. Chỉ số được tính 

theo phương pháp này được gọi là chỉ số 

Laspeyres. Theo thời gian, chỉ số 

Laspeyres được tính  bằng tỷ lệ giữa giá 

để mua cùng một nhóm hàng tiêu dùng 

của năm cần tính và năm gốc. Khi đó, tỷ 

lệ lạm phát được tính trước bằng phần 

trăm thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng. ở 

mức hộ gia đình, chỉ số Laspeyres chắc 

chắn cao hơn chỉ số giá sinh hoạt thực tế, 

vì người dân có thể mua loại hàng rẻ tiền 

thay cho loại hàng đắt tiền hơn. 

Chỉ số giá tiêu dùng chính thức có 

thể biểu thị dưới dạng đại số tương đương 

với bình quân gia quyền các chỉ số 

Laspeyres của từng hộ gia đình, trong đó 

quyền số của mỗi hộ gia đình là tỷ trọng 

chi tiêu của mỗi hộ so với tổng chi tiêu 

của toàn bộ khu vực hộ, Do vậy thuật 

ngữ chỉ số "tài phiệt" mô tả: các hộ gia 

đình khá giả có quyền số lớn hơn các hộ 

nghèo  khi xây dựng chỉ số giá tiêu 

dùng. Theo sự lựa chọn, ta có thể tính 

một chỉ số "dân chủ", khi mỗi hộ gia đình 

được tính ngang nhau, hoặc chỉ số 

"nhân khẩu học", khi mỗi hộ gia đình có 

cùng quyền số. 

Ta cũng có thể xác định được mức 

độ chênh lệch tài phiệt của chỉ số giá tiêu 

dùng là sự chênh lệch giữa chỉ số tài 

phiệt và chỉ số dân chủ. Ba yếu tố cần có 

tạo ra sự chênh lệch giữa chỉ số tài phiệt 

và chỉ số dân chủ. Thứ nhất, phải có sự 

phân tán về phân bố chi tiêu trong khu 

vực hộ gia đình. Thứ hai, phải có sự khác 
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biệt về cách chi tiêu của các hộ gia đình 

theo các nhóm thu nhập khác nhau. Và 

ba là phải có những sự khác biệt về hành 

vi ứng xử của các loại hàng hoá khác 

nhau. Cho dù hành vi ứng xử của giá cả 

trong thời kỳ cho trước ảnh hưởng đến 

các hộ nghèo hay hộ giầu nhiều hơn 

những gì được mô tả trong đánh giá chỉ 

số riêng  lẻ này. Do vậy, có thể nói rằng 

có sự  sự chênh lệch âm về chỉ số tài 

phiệt khi lạm phát ảnh hưởng tiêu cực 

đến hộ nghèo nhiều hơn những gì thể 

hiện trong chỉ số giá tiêu dùng. 

Khi nào thì sự chênh lệch tài phiệt 

trong chỉ số giá tiêu dùng bộc lộ thành 

vấn đề? Lạm phát phù hợp với đánh giá 

từ quan điểm kinh tế vĩ mô là gì? Làm thế 

nào chúng ta điều chỉnh, ví dụ như điều 

chỉnh các  nhóm thuế, tiền trợ cấp, hoặc 

chuyển nhượng của các chương trình xã 

hội hàng năm? Những số liệu này được 

xem xét thường xuyên và phổ biến dựa 

theo chỉ số giá tiêu dùng tài phiệt. Vì vậy 

logic theo sức mạnh của đồng đô la 

thường thắng thế logic sức mạnh  của hộ 

gia đình. 

Các khoản thanh toán chuyển 

nhượng ngày càng gia tăng theo chỉ số 

giá tiêu dùng có thể dẫn đến việc bồi 

thường cao hơn hoặc thấp hơn so với 

việc thanh toán chia theo chỉ số dân chủ 

trong những thời điểm khác nhau. Cho dù 

những sai lệch này có thể không quan 

trọng theo thời gian, tuy nhiên có sự hiểu 

sai trầm trọng cần phải nhấn mạnh. Sự 

chênh lệch tài phiệt trong chỉ số giá tiêu 

dùng  thường tập trung nhiều vào thay 

đổi về phúc lợi  của hộ gia đình  hơn là 

giải quyết nó. Thực vậy, các hộ gia đình 

thu nhập thấp phải chịu mức điều chỉnh 

thấp khi lạm phát ảnh hưởng đối với họ 

nhiều hơn - nghĩa là, khi họ có ít  khả 

năng nhất. Trong các thời kỳ có sự chênh 

lệch tài phiệt là âm, khi giá cả thay đổi 

theo hướng bất lợi đối với người nghèo, 

các chương trình xã hội tập trung chủ yếu 

mang lại lợi ích cho người nghèo, điều 

chỉnh ở mức thấp hơn so với trường hợp 

dùng  chỉ số nhóm dân chủ để tính toán. 

Tương tự, khi giá cả biến động ít bất lợi 

cho các hộ gia đình nghèo, nghĩa là, khi 

khoảng chênh lệch tài phiệt là dương - 

chuyển nhượng xã hội theo chỉ số tăng 

nhanh hơn những điều chỉnh về chi phí 

giá sinh hoạt. Vì vậy, việc điều chỉnh chỉ 

số giá tài phiệt chứng tỏ những đặc điểm  

có hại của chu kỳ trước. 

Mặc dù các chỉ số khác có thể dễ 

dàng tính toán cho các mục đích sử dụng 

khác nhau, nhiều dãy các số chỉ số có 

tạo ra sự lẫn lộn không? Có sự đánh đổi 

quan trọng giữa tính đơn giản của 

phương pháp một quy mô phù hợp cho 

tất cả hiện đang lưu hành và tính ưu việt 

thuộc về nhận thức của phương pháp 

được làm từng phần đối với các số chỉ số. 

Giải pháp tốt nhất là có thể thay đổi theo 

các địa điểm và thời gian khác nhau. Sự 

bất bình đẳng về thu nhập (chi tiêu) càng 

lớn, thì cơ cấu chi tiêu theo nhóm thu 

nhập thay đổi càng nhiều, và sự sai lệch 

trong hành vi ứng xử của giá đơn lẻ càng 

lớn, thì chỉ  số giá tiêu dùng tài phiệt càng 

kém hấp dẫn do chỉ là việc điều chỉnh 

chính sách. Cuối cùng, nếu chỉ tính  chỉ  
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số giá tiêu dùng thì: Giá sinh hoạt của 

nhóm dân cư nào  nên được quan tâm?  

(*) Đây là bài báo do Mario Izquierdo (Ngân 

hàng Tây Ban Nha) và Javier Ruis-Castillo 

(Universidad Carlos III de Madrid) hợp tác, bài báo 

sẽ đăng trên Economics Letters, Applied 

Economics, và IMF Staff Papers, và từ  "Lạm phát 

của ai? Mô tả đặc điểm của sự chênh lệch về chỉ số 

giá tiêu dùng tài phiệt", của Eduardo Ley (IMF 

Working Paper No. 01/59) 

Nguyễn Thái Hà (dịch) 

Nguồn: The IMF  Institute Courier , June 

2002, Vol 4  (Pg 6-7) 

Giới thiệu về hợp tác thống kê quốc tế Trung Quốc 

1. Tình hình giao lưu và hợp tác thống 

kê quốc tế 

Từ ngày đầu thành lập Nước năm 

1949, công tác thống kê bước đầu được 

xây dựng dưới sự giúp đỡ của chuyên gia 

Liên Xô cũ, về cơ bản phương pháp và 

chế độ thống kê đều áp dụng theo cách 

làm của Liên Xô. Từ năm 1949-1960, hoạt 

động giao lưu quốc tế về thống kê của 

Trung Quốc chủ yếu là giữa Liên Xô và 

các nước Đông Âu. Ngoài hình thức mời 

chuyên gia giảng dậy và làm cố vấn, cử 

chuyên gia sang Liên Xô và các nước 

Đông Âu khảo sát, Trung Quốc còn gửi 

nhiều lưu học sinh chuyên ngành thống kê 

sang Liên Xô học tập, sau này hầu hết trở 

thành lãnh đạo hoặc cán bộ nòng cốt về 

nghiệp vụ của cơ quan thống kê Trung 

Quốc. Sau thập kỷ 50, Trung Quốc tiến 

hành giao lưu và cử cán bộ trẻ học sang 

ấn Độ học tập phương pháp điều tra chọn 

mẫu. Sau thời kỳ đầu thập kỷ 60, việc giao 

lưu về thống kê giữa Trung quốc với Liên 

Xô cũ và các nước Đông Âu giảm dần, 

cuối cùng hoàn toàn đình chỉ.     

Từ năm 1978, Trung Quốc bắt đầu 

thực hiện chính sách cải cách mở cửa, 

Cục Thống kê Quốc gia đã có những bước 

đầu tiên trở lại giao lưu thống kê quốc tế, 

cục diện giao lưu thống kê quốc tế từng 

bước được mở ra, số lượng các đoàn vào 

và đoàn ra nước ngoài học tập nâng cao 

trình độ thống kê tăng lên. Trung Quốc bắt 

đầu tranh thủ được sự giúp đỡ của các tổ 

chức quốc tế và các nước về các mặt 

công nghệ và thiết bị cho việc nâng cao 

trình độ thống kê; Cục Thống kê Quốc gia 

thành lập cơ quan đối ngoại phụ trách 

công tác đối ngoại. Cùng với cải cách mở 

cửa và phát triển không ngừng của sự 

nghiệp thống kê, công tác giao lưu thống 

kê quốc tế cũng được triển khai đáng kể. 

Thông qua các nhiều hình thức giữa cán 

bộ thống kê trong và nước ngoài, sự giúp 

đỡ của các tổ chức quốc tế và Chính các 

nước đã cung cấp nhiều kinh nghiệm có 

ích cho công cuộc cải cách thống kê, thúc 

đẩy sự phát triển sự nghiệp thống kê. Mặt 

khác, thông qua phương thức trao đổi 

chuyên gia, đã đào tạo được một đội ngũ 

nhân tài thống kê vừa hiểu biết lý luận 

thống kê tiên tiến thế giới, vừa có kinh 

nghiệm thực tế công tác thống kê của các 

nước phát triển, lại vừa am hiểu sâu sắc 

tình hình cụ thể của Trung quốc cho phát 

triển sự nghiệp thống kê. Thông qua sự 

giúp đỡ từ công tác giao lưu và hợp tác 


